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Phát triển doanh nghiệp nhỏ & vừa

* Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Mô hình năm áp lực cạnh tranh của doanh nghiệp được Porter (1985) đề xuất được
vận dụng để phân tích áp lực cạnh tranh đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN)
của ngành bất động sản (BĐS) (viết tắt là RSME). Kết quả nghiên cứu cho thấy trước
năm 2007, RSME tồn tại được là nhờ vào chính sách tiền tệ mở rộng, sự hợp tác với
doanh nghiệp nhà nước và huy động vốn từ khách hàng. Trong bối cảnh hội nhập kinh
tế quốc tế ngày càng mở rộng, RSME bị đe dọa bởi sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Trong bối cảnh lạm phát RSME bị mất ưu thế một cách
khách quan do chính sách tiền tệ thắt chặt, hệ quả lãi suất cao làm tăng chi phí đầu
tư và hạn chế cầu tín dụng, từ đó gây khó khăn khi huy động vốn thanh toán từ khách
hàng. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra những áp lực từ yếu tố nội tại, khách hàng, nhà
cung cấp, đối thủ cạnh tranh hiện hữu và đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn đối với RSME.

Nguồn gốc của các áp lực cạnh tranh đối với RMSE là do sự hạn chế các công cụ tài
chính cho ngành BĐS và sự thiếu liên kết giữa các RMSE với nhau và giữa các RMSE
với các doanh nghiệp có quy mô lớn, cũng như các doanh nghiệp có liên quan. Để hạn
chế áp lực cạnh tranh đe dọa sự tồn tại của RSME, Chính phủ nên xây dựng hành lang
pháp lý để tạo điều kiện cho sự ra đời của các công cụ tài chính phục vụ thích hợp cho
ngành BĐS, cũng như các chính sách kích thích sự liên kết giữa RMSE với các doanh
nghiệp có quy mô lớn và các thành phần kinh tế khác nhau.



1. Vấn đề nghiên cứu
ngành BĐS là động lực thúc đẩy phát triển của

các nền kinh tế, đặc biệt là các nền kinh tế mới
nổi (nghiên cứu của Chương trình định cư con
người, thuộc Liên hiệp Quốc, trích trong trọng
hà, 2011). Ở Vn, BĐS là một trong những ngành
kinh tế mới và có tốc độ tăng trưởng cao nhất
trong những năm qua (theo số liệu điều tra doanh
nghiệp của tổng cục thống kê: tốc độ tăng trưởng
bình quân hàng năm của ngành BĐS giai đoạn
2000-2007 về số lượng doanh nghiệp là 42%, vốn
sản xuất kinh doanh là 30% và doanh thu là 24%).
nền tảng cho sự phát triển đó chủ yếu là các
DnVVn, năm 2009 có đến 88% số lượng doanh
nghiệp có quy mô vốn dưới 50 tỷ đồng (Bảng 1).

Bảng 1. Quy mô vốn doanh nghiệp BĐS và nhà ở
năm 2009

Nguồn: Bộ Xây dựng (2011)

Cũng giống như các ngành kinh tế khác, các
DnVVn phần lớn thuộc khu vực ngoài nhà nước.
trong thời gian qua, các rSMe tồn tại chủ yếu
dựa vào nguồn vốn trên thị trường tín dụng và
thực hiện các biện pháp huy động vốn từ khách
hàng. tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, quá
trình hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng, thêm
vào đó là sự thắt chặt của chính sách tiền tệ để
kiềm chế lạm phát, những yếu tố lợi thế mà
rMSe dựa vào đó để tồn tại như trong thời gian
qua đã không còn, điều này gây khó khăn cho
ngành BĐS vì 80% các doanh nghiệp trong ngành
BĐS có quy mô vừa và nhỏ. Khó khăn cho rSMe
trong quá trình hội nhập là lĩnh vực đầu tư trực
tiếp nước ngoài vào lĩnh vực BĐS có ưu thế vốn
lớn và công nghệ xây dựng hiện đại. Khó khăn kế
tiếp cho rSMe là với mục tiêu ổn định vĩ mô và
kiểm soát lạm phát từ nghị quyết 11 của Chính
phủ là sẽ thắt chặt tỷ trọng dư nợ tín dụng cho
lĩnh vực BĐS là 16% tính đến cuối năm 2011
trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng tối đa là 20%,
điều này sẽ làm cho các rSMe phải đối diện với

tình trạng thiếu vốn và chi phí huy động vốn cũng
rất cao. 

Bài nghiên cứu này phân tích những áp lực
cạnh tranh đối với rSMe thuộc khu vực ngoài nhà
nước trong bối cảnh hội nhập và lạm phát. Mục
đích là nhằm khám phá ra các áp lực cạnh tranh
đe dọa sự tồn tại của rSMe và qua đó gợi ý những
chính sách khắc phục những khó khăn mà rSMe
trong ngành BĐS đang đối diện trong quá trình
hội nhập và lạm phát.

trước hết là xác định những tiêu chuẩn và
khung phân tích áp lực cạnh tranh đối với rSMe.
Kế đến là phân tích cấu trúc doanh nghiệp theo
quy mô để xác định vai trò của rSMe trong ngành
BĐS. tiếp theo là phân tích áp lực cạnh tranh của
rMSe từ các khía cạnh đã xác định ở khung phân
tích trong bối cảnh hội nhập và lạm phát. Cuối
cùng là rút ra những áp lực chính đe dọa về sự
tồn tại của rMSe và hàm ý những chính sách
nhằm tháo gỡ những áp lực hiện tại cho rSMe.
2. Khung phân tích áp lực cạnh tranh đối với
RSME

Quy định về DnVVn được xác định khác nhau
giữa các quốc gia, nhưng chủ yếu là dựa vào các
chỉ tiêu quy mô nguồn vốn và lao động. Ở Vn,
định nghĩa về DnVVn được nêu trong nghị định
56/2009/nĐ-Cp về trợ giúp phát triển DnVVn.
theo nghị định này, đối với doanh nghiệp BĐS
có quy mô dưới 10 tỷ là doanh nghiệp nhỏ, từ 10
đến 50 tỷ là doanh nghiệp vừa. Đây là căn cứ xác
định DnVVn của ngành BĐS sử dụng cho bài
nghiên cứu.

Mô hình xác định các yếu tố tạo ra áp lực cạnh
tranh cho doanh nghiệp phổ biến và được nhiều
nhà nghiên cứu chấp nhận là mô hình “năm áp
lực” của porter (1985). trong mô hình này, porter
(1985) đã chỉ ra năm áp lực cạnh tranh đối với
một doanh nghiệp bao gồm: nhà cung cấp, khách
hàng, đối thủ cạnh tranh, yếu tố nội tại và đối thủ
tiềm ẩn. Vận dụng mô hình này phân tích áp lực
cạnh tranh đối với rSMe trong bối cảnh hội nhập
và lạm phát cụ thể như sau: (1) áp lực từ yếu tố
nội tại sẽ phân tích dựa trên những đặc điểm về
nguồn vốn, lao động, tham gia chuỗi giá trị và
trình độ quản trị của rMSe để chỉ ra những hạn
chế của chúng; (2) áp lực từ khách hàng do điều
kiện tiếp cận nguồn vốn huy động từ khách hàng
qua hành vi đầu tư BĐS thay đổi do chính sách
và mức độ tín cẩn của khách hàng đối với rSMe
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sau khủng hoảng tài chính toàn cầu có phần suy
giảm; (3) áp lực từ khía cạnh nhà cung cấp, sẽ
phân tích bối cảnh tác động đến việc tiếp cận quỹ
đất có nguồn gốc dân sự và sự cung ứng sản phẩm
hoàn thiện từ các doanh nghiệp tham gia tạo sản
phẩm; (4) áp lực từ đối thủ sẽ phân tích bối cảnh
làm thay đổi chiến lược của các doanh nghiệp có
quy mô lớn tạo áp lực lên rMSe; (5) Đối thủ tiềm
ẩn sẽ phân tích xu hướng hội nhập tạo điều kiện
cho các doanh nghiệp FDi đầu tư vào BĐS, tạo áp
lực cạnh tranh đối với rSMe. Khung phân tích
được tổng kết ở hình 1.

3. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
Dữ liệu phân tích năm áp lực cạnh tranh đối

với DnVVn dựa trên kết quả điều tra doanh
nghiệp Vn của tổng cục thống kê giai đoạn 2000-
2009; dữ liệu phục vụ cho xây dựng chiến lược
phát triển nhà ở đến năm 2020 của Bộ Xây dựng
vừa được công bố vào tháng 3/2011; dữ liệu điều
tra doanh nghiệp BĐS tp.hCM được nhóm tác
giả điều tra vào tháng 12/2010 (phục vụ cho
nghiên cứu có liên quan). phương pháp nghiên cứu
chủ yếu là thống kê mô tả để chỉ ra các khía cạnh
tạo nên áp lực cạnh tranh đối với rSMe trong bối
cảnh hội nhập quốc tế và lạm phát.

Hình 1. Khung phân tích áp lực cạnh tranh đối với RSME VN

Nguồn: Đề xuất của nhóm nghiên cứu dựa trên mô hình “năm áp lực” của Porter (1985)

Nguồn: Điều tra doanh nghiệp năm 2007, Tổng cục Thống kê (2010)
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4. Phân tích yếu tố tạo nên áp lực cạnh tranh
của RSME tại VN

4.1 Phân tích yếu tố nội tại 

4.1.1 Cấu trúc doanh nghiệp theo quy mô

BĐS là ngành thâm dụng vốn, tuy nhiên có
đến 88% doanh nghiệp trong ngành với quy mô
vốn dưới 50 tỷ đồng (con số này của cả nước là
95%, xem hình 2a); khoảng 72% doanh nghiệp có
quy mô lao động dưới 9 người (con số này của mức
doanh nghiệp cả nước là 55%, xem hình 2b). Với
quy mô lao động mỗi doanh nghiệp dưới 9 người
là chủ yếu thì chỉ có thể tham gia vào hoạt động
môi giới BĐS chứ rất khó có thể tạo ra sản phẩm
hoàn thiện. Điều này cũng hàm ý rằng khoảng
72% doanh nghiệp BĐS tham gia vào quá trình
tạo sản phẩm.

Quy mô vốn của doanh nghiệp có xu hướng
tăng trong giai đoạn từ năm 2004 đến 2007,
nhưng quy mô lao động thì giảm. hình 3a cho
thấy tỷ lệ doanh nghiệp BĐS có quy mô lớn năm

2007 nhiều hơn năm 2004. ngược lại, tỷ lệ doanh
nghiệp có quy mô lao động nhỏ năm 2007 nhiều
hơn năm 2004 (hình 3b).

4.1.2 RMSE tham gia chuỗi giá trị trong ngành

Quá trình kinh doanh của doanh nghiệp BĐS
có thể chia thành 3 giai đoạn là: (1) hoạt động
đầu vào: tìm kiếm quỹ đất để phát triển dự án,
các thủ tục pháp lý (xin cấp phép, huy động vốn)
và sản phẩm để phân phối lại; (2) hoạt động sản
xuất: nhằm tạo ra sản phẩm BĐS (như: tìm kiếm
nhà thầu và triển khai xây dựng và các hoạt động
nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và chi phí); (3)
hoạt động đầu ra: tìm kiếm khác hàng cho thuê
hoặc bán (tích hợp từ các luận điểm của porter,
1985; Krumm, 2001; và hans nelen, 2008). Các
nhóm hoạt động trong quá trình kinh doanh
nhằm hướng đến mục tiêu là nâng cao hiệu suất
kinh doanh cho doanh nghiệp được tổng kết ở
hình 4.

Một doanh nghiệp BĐS thực hiện cả ba nhóm

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2010

Hình 4. Các nhóm hoạt động của doanh nghiệp ngành BĐS 

Nguồn: Tích hợp từ luận điểm của  Porter (1985), Krumm (2001) và Hans Nelen (2008)
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hoạt động đầu vào, sản xuất và đầu ra (tạo sản
phẩm hoàn thiện để kinh doanh) thì phải là một
doanh nghiệp có quy mô vốn lớn hơn 50 tỷ. Chẳng
hạn như chỉ cần dựng một tòa nhà với diện tích
đất tối thiểu là 1.500m2 với mật độ xây dựng là
70%, chiều cao là 10 tầng thì đơn giá xây dựng
trên mỗi mét vuông khoảng 7 triệu, nghĩa là chi
phí xây dựng khoảng 63 tỷ đồng. Để thực hiện
được dự án này có nghĩa là doanh nghiệp cần phải
có số vốn đối ứng hơn 63 tỷ đồng để thực hiện một
dự án hoàn chỉnh theo đầy đủ các bước đã nêu
trong hình 4. Điều này hàm ý rằng rSMe rất khó
tham gia hoạt động tạo sản phẩm hoàn chỉnh mà
chủ yếu là tham gia vào các hoạt động trung gian
(chẳng hạn như môi giới, mua bán lẻ các sản
phẩm nhà ở). 

Mặc dù vậy, trong thời gian qua vẫn có nhiều
rSMe tham gia tạo sản phẩm với việc sử dụng
nguồn vốn huy động từ khách hàng và thị trường
tín dụng. nhưng khi lạm phát xảy ra, công cụ huy
động vốn này trên thị trường không có hiệu quả
do gặp trở ngại từ chính sách tiền tệ thắt chặt
của Chính phủ, do đối diện với lãi suất quá cao và
bị quy mô tín dụng loại này bị thu hẹp và được
cho là loại tín dụng phi sản xuất. Sở dĩ các rSMe
bị phụ thuộc nhiều vào thị trường tín dụng vì các
công cụ huy động vốn cho thị trường BĐS còn hạn
chế. Ở các nước có thị trường BĐS phát triển lâu,
ngoài thị trường tín dụng còn có thêm các kênh
huy động khác dựa trên sự liên kết giữa các nhà
đầu tư và khách hàng, chẳng hạn như quỹ tín thác
BĐS. Các công cụ huy động vốn này nhằm mục
đích giảm sự phụ thuộc của thị trường BĐS vào
thị trường tín dụng kể cả phía cung lẫn cầu.

4.1.3 Trình độ kinh doanh của RSME

Mức độ chuyên nghiệp trong kinh doanh BĐS
của rSMe yếu nên khi tham gia thị trường vẫn
còn dựa nhiều vào sự cảm nhận mang tính tâm
lý, và vì vậy các nhà quản trị rSMe thường chạy
theo xu hướng đám đông trên thị trường BĐS và
điều đó dễ đưa các doanh nghiệp rơi vào trạng
thái không ổn định và mức độ rủi ro cao. Để hạn
chế hiện tượng này, Bộ Xây dựng ban hành các
thông tư quy định về hành nghề liên quan đến
hoạt động BĐS, chẳng hạn như người tham gia
môi giới phải có chứng chỉ môi giới, người tham
gia kinh doanh sàn giao dịch phải có chứng chỉ
quản lý sàn. Đến năm 2009, cả nước có khoảng
40.000 lượt được đào tạo về kiến thức môi giới,

định giá BĐS, hơn 12.000 người được cấp chứng
chỉ môi giới BĐS và hơn 5.000 người được cấp
chứng chỉ môi giới BĐS. Các chứng chỉ này với ý
đồ là để đào tạo kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp
cho người tham gia thị trường. tuy nhiên, chúng
chỉ mang tính tạm thời chứ không phải để đào tạo
bài bản về những nguyên lý của thị trường. Khi
kiến thức của những người tham gia thị trường
BĐS còn giới hạn thì tất yếu thị trường này rất
khó có thể dự báo để đưa ra các chính sách nhằm
ngăn chặn những tiêu cực trong tương lai. 

4.2 Phân tích áp lực từ khách hàng

Cầu trên thị trường BĐS là rất đa dạng do sản
phẩm của chúng đa dạng, chẳng hạn như theo
trần tiến Khai (2011) sản phẩm trên thị trường
BĐS được phân thành 6 loại: (1) đất trống; (2) nhà
ở; (3) trung tâm thương mại, mua sắm; (4) văn
phòng cho thuê; (5) hạ tầng công nghiệp; (6) BĐS
dịch vụ vui chơi giải trí. tuy nhiên, khách hàng
của rSMe chủ yếu mua các sản phẩm có giá trị
nhỏ (chủ yếu là đất nền và nhà ở). nguồn vốn mà
các đối tượng khách hàng sử dụng để mua sản
phẩm BĐS chủ yếu là từ thị trường tín dụng, trong
khi hạ tầng tài chính Vn chủ yếu là ngân hàng
thương mại còn khá mỏng, các công cụ tiếp cận
tín dụng trong dân thiếu đa dạng (porter, 2010).
trong bối cảnh lạm phát xảy ra, chính sách tiền
tệ thắt chặt được thiết lập làm tăng chi phí cơ hội
cho các nhà đầu tư phi chính thức trên thị trường
BĐS. Đồng thời cũng tăng chi phí lãi suất đầu tư
cho nhà sản xuất BĐS, buộc các nhà sản xuất tiếp
tục tập trung huy động vốn từ khách hàng bằng
cách hạ giá các sản phẩm BĐS trên giấy tờ để có
vốn hoàn thiện dự án. người bán muốn bán nhanh
trong khi người mua thì e ngại chi phí cơ hội khi
mua BĐS có xu hướng tăng kể từ đầu cuối năm
2007 cho đến nay, điều này dẫn đến việc giá BĐS
xuống chỉ còn phân nửa sau 3 năm từ năm 2007
đến 2010 (Marc townsend, 2011). 

hơn nữa, sản phẩm của BĐS có giá trị lớn nên
uy tín của doanh nghiệp ảnh hưởng nhiều đến
quyết định mua hàng của khách hàng. theo kết
quả điều tra của nhóm nghiên cứu vào tháng
12/2010 tại các doanh nghiệp BĐS tp.hCM, thì
mức độ tín cẩn của khách hàng có sự khác biệt ý
nghĩa (với mức ý nghĩa kiểm định 1%) theo quy
mô nguồn vốn của doanh nghiệp. Bảng 2 cho thấy
doanh nghiệp có quy mô vốn càng nhỏ thì mức độ
tín cẩn của khách hàng càng thấp và ngược lại.

Phát triển kinh tế -  Tháng Tư năm 2011
6

Phát triển doanh nghiệp nhỏ & vừa



Bảng 2. Mức độ tín cẩn trung bình của khách hàng
đối với doanh nghiệp theo quy mô nguồn vốn

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra của nhóm nghiên

cứu tháng 12/2010

4.3 Áp lực từ nhà cung cấp

nhà cung cấp cho doanh nghiệp BĐS bao gồm
nhà cung cấp quỹ đất, cung cấp nguyên vật liệu
xây dựng dự án, cung cấp sản phẩm hoàn thiện
đế phân phối. Các rSMe do thiếu vốn nên thường
tiếp cận các quỹ đất dân sự với quy mô nhỏ hoặc
những quỹ đất có quy mô lớn nhưng vị trí thiếu
chiến lược để phát triển dự án. Đối với nhà cung
cấp nguyên vật liệu xây dựng cho rSMe thường
không phải là đối tác chiến lược của họ bởi vì tần
suất mua nguyên vật liệu của rSMe không nhiều
(do rSMe rất ít tham gia tạo sản phẩm) nên chưa
thể thiết lập các mối quan hệ chiến lược với các
nhà cung cấp này. Mối quan hệ của hai đối tượng
nhà cung cấp này với các rSMe được cảm nhận
là rất thấp, thấp hơn các doanh nghiệp có quy mô
vốn lớn (Bảng 3)

Bảng 3. Chất lượng các mối quan hệ của doanh
nghiệp BĐS với các cung cấp

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu điều tra của nhóm nghiên

cứu tháng 12/2010

Còn đối với các nhà cung cấp sản phẩm hoàn
thiện cho rSMe phân phối là các chủ đầu tư có
quy mô vốn lớn nhưng đa phần là doanh nghiệp
có chức năng kinh doanh chính không phải là
BĐS. Việc liên kết giữa họ với các rSMe chỉ với
mục đích tạm thời, nhằm chuẩn bị tiền đề cho việc
tham gia chính thức thị trường trong tương lai.
Bằng chứng là khoảng năm 2006 rất nhiều doanh
nghiệp lớn thuộc các ngành khác thành lập công
ty BĐS, trong đó kể cả các doanh nghiệp là công
ty con của các ngân hàng. Khi các doanh nghiệp
này thành lập công ty BĐS độc lập thì nguồn cung
sản phẩm để rSMe phân phối dần dần bị thu
hẹp.

4.4 Áp lực từ các đối thủ cạnh tranh hiện
hữu

áp lực cạnh tranh đối với rSMe chủ yếu bao
gồm cạnh tranh trong phân phối sản phẩm và
tiếp cận quỹ đất. Chủ thể cạnh tranh của rSMe
bao gồm sự cạnh tranh lẫn nhau giữa các rSMe
và sự cạnh tranh của các doanh nghiệp có quy mô
lớn đối với rSMe.

trong phân phối sản phẩm, các doanh nghiệp
rSMe rất năng động và nắm bắt nhanh thông tin
về sự thay đổi cầu. tuy nhiên, do là doanh nghiệp
có quy mô vốn nhỏ nên hệ thống phân phối của
các rSMe còn rất hạn chế, đây cũng là một trong
những điểm yếu các rSMe Vn về sự cạnh tranh
trong phân phối.

trong hoạt động tiếp cận quỹ đất phát triển
dự án, các rSMe luôn là đối tượng chịu thiệt bởi
vì ưu thế tiếp cận quỹ đất phát triển dự án
nghiêng về các doanh nghiệp thuộc vực nhà nước,
bao gồm kể cả doanh nghiệp với ngành nghề kinh
doanh chính là BĐS và không phải là BĐS
(porter, 2010). trước năm 2007, chủ đầu tư sản
xuất BĐS chủ yếu trên thị trường là các doanh
nghiệp nhà nước với ngành nghề kinh doanh
chính không phải là BĐS (do các doanh nghiệp
này có nhiều lợi thế về quỹ đất), lúc đó họ cần
hợp tác với các rSMe để phân phối sản phẩm.
Dựa vào sự hợp tác này mà nhiều rSMe tồn tại
và tích lũy vốn. tuy nhiên, đến nay nhiều doanh
nghiệp trong số đó đã thành lập công ty BĐS, họ
tự đảm nhận khâu phân phối mà không cần liên
kết với rSMe. Điều này cho thấy các doanh
nghiệp lớn chuyển từ đối tác hợp tác sang trở
thành đối thủ cạnh tranh đối với rSMe.

Quy mô
vốn 

Giá trị trung
bình

Độ lệch
chuẩn

Hệ số biến
thiên

Dưới 10 tỷ 2,83 1,65 58%

Từ 10 đến
50 tỷ

2,69 1,25 46%

Từ 50 đến
200 tỷ

3,60 1,58 44%

Trên 200 tỷ 5,04 1,44 29%

Tổng 3,93 1,83 47%

Mức ý nghĩa kiểm định sự khác biệt về giá trị trung
bình (ANOVA) là 1%

Quy mô vốn Giá trị trung
bình

Độ lệch
chuẩn

Hệ số biến
thiên

Dưới 10 tỷ 2,83 2,02 71%

Từ 10 đến
50 tỷ

2,69 1,61 60%

Từ 50 đến
200 tỷ

3,60 1,89 53%

Trên 200 tỷ 4,73 1,29 27%

Tổng 4,09 1,83 45%

Mức ý nghĩa kiểm định sự khác biệt về giá trị trung bình
(ANOVA) là 1%
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4.5 Áp lực từ đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn

theo số liệu của UnCtaD, tỷ trọng FDi trong
tổng đầu tư vốn của Vn tăng từ 12% năm 2006
lên 25,5% năm 2007 và 24,1% năm 2008 (porter,
2010). trong 5 năm gần đây, FDi tập trung chủ
yếu vào những ngành cần đến sử dụng các sản
phẩm, dịch vụ BĐS như nhà hàng và khách sạn,
xây dựng, chế tạo, bán lẻ…( hình 5). Cũng vì vậy
mà các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào ngành
BĐS chiếm tỷ trọng lớn thứ hai (với 33,8% tổng
vốn FDi năm 2009, sau ngành nhà hàng và khách
sạn). trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhất là từ
khi Chính phủ ban hành chính sách cho thí điểm
các tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu
nhà ở tại Vn theo nghị định số 51/2009/ nĐ-Cp
năm 2009. Chắc chắn các doanh nghiệp FDi sẽ
tiếp tục tăng trong thời gian tới khi Vn đã gia
nhập sâu Wto, đây là đe dọa lớn về các đối thủ
tiềm ẩn trong tương lai đối với rSMe.

Hình 5. Cơ cấu đầu tư phân theo ngành của khu

vực doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài năm 2009

Nguồn: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phân theo ngành

kinh tế, Tổng cục Thống kê, năm 2009

4.6 Những điều rút ra từ nghiên cứu

áp lực cạnh tranh của rSMe trong bối cảnh
hội nhập và lạm phát trên các khía cạnh của mô
hình năm áp lực như sau: 

(1) Yếu tố nội tại: rSMe chủ yếu tham gia vào
khâu trung gian, ít thực hiện chức năng tạo sản
phẩm, hoặc chỉ tham gia tạo sản phẩm chủ yếu

dựa vào vốn huy động trên thị trường tín dụng
và khách hàng ứng trước; trình độ kinh doanh
kém. 

(2) áp lực từ khách hàng: trong bối cảnh lạm
phát kênh huy động vốn từ khách hàng không
thể tiếp tục; mức độ tín cẩn của khách hàng đối
với rSMe thấp. 

(3) áp lực từ nhà cung cấp: Các doanh nghiệp
lớn hạn chế cung cấp sản phẩm hoàn thiện cho
rSMe để phân phối; quỹ đất cung cấp có nguồn
gốc dân sự nhỏ và vị trí thiếu chiến lược. 

(4) áp lực từ đối thủ cạnh tranh: Doanh
nghiệp lớn có nhiều ưu thế và ưu đãi hơn trong
việc tiếp cận quỹ đất phát triển dự án; hệ thống
phân phối hạn chế nên năng lực cạnh tranh
trong bán hàng thấp. 

(5) áp lực từ đối thủ tiềm ẩn: Các chính sách
hội nhập được mở rộng tạo cơ hội cho các doanh
nghiệp FDi đầu tư vào ngành BĐS với quy mô
vốn lớn, kinh nghiệm và khả năng đầu tư cao sẽ
đe dọa sự tồn tại của rSMe. 

5. Gợi ý chính sách

nguồn gốc tạo nên áp lực cạnh tranh đối với
rSMe Vn trong bối lạm phát và bối cảnh hội
nhập là sự thiếu đa dạng của công cụ huy động
vốn trên thị trường và thiếu sự liên kết giữa các
rMSe lẫn nhau, cũng như giữa rMSe với các
khu vực doanh nghiệp khác trong ngành BĐS. Vì
vậy, để tìm ra giải pháp hạn chế áp lực cạnh
tranh đe dọa sự tồn tại đối với rSMe cần phải
bắt đầu từ hai lỗ hổng này.

trước hết là Chính phủ nên xây dựng hành
lang pháp lý tạo điều điều cho sự hình thành và
phát triển đa dạng các công cụ tài chính riêng
cho ngành BĐS. Ở Vn ngoài kênh tín dụng từ
ngân hàng thương mại ra thì các kênh huy động
vốn khác cho doanh nghiệp và khách hàng là rất
hạn chế. Do vậy, cần nghiên cứu để thiết lập các
kênh huy động vốn từ xã hội, chẳng hạn như quỹ
tín thác BĐS mà các quốc gia phát triển đang áp
dụng và mang lại kết quả huy động vốn rất tốt
cho các chủ thể trên thị trường.

thứ hai là cần có những chính sách tạo điều
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kiện thúc đẩy sự liên kết phát triển giữa các
doanh nghiệp FDi và doanh nghiệp trong nước.
thông qua đó, các doanh nghiệp trong nước, đặc
biệt là rSMe có điều kiện tiếp thu công nghệ
quản lý và cải tiến công nghệ, tránh được sự
cạnh tranh trực diện.

Cuối cùng là cần có cơ chế hỗ trợ riêng cho
rMSe, bởi vì BĐS là ngành kinh tế đóng vai trò
tạo động lực cho nền kinh tế với nhiều nét đặc
thù khác biệt so với nhiều ngành kinh tế khác,
là ngành tạo ra ngoại tác tích cực cho các ngành
kinh tế của quốc gia. Mặc dù năm 2009, Chính
phủ đã ban hành các chính sách hỗ trợ cho
DnVVn, đó là chính sách áp dụng chung cho tất
cả các ngành và rất phân tán (bởi vì 95% doanh
nghiệp Vn là DnVVn theo số liệu của tổng cục
thống kê, 2010). Việc ban hành chính sách hỗ
trợ riêng cho rMSe là nhằm để tập trung kích
thích vào các đặc thù của ngành, giúp cho ngành
thật sự trở thành ngành kinh tế có khả năng tạo
ra nhiều việc làm, thu nhập, và tạo ra nhiều sản
phẩm BĐS thích hợp cho nền kinh tến
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